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I. THOÂNG TIN CHUNG:

1. Thoâng tin khaùi quaùt:
- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN TAXI GAS SÀI GÒN PETROLIMEX

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303827483

- Vốn điều lệ: 92.418.010.000 đồng

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 92.418.010.000 đồng

- Địa chỉ: 178/6 Điện Biên Phủ, P 21, Q Bình Thạnh, TP. HCM

- Điện thoại: (08) 35124262 – 35124761    Fax: (08) 35 124 124

- Website: www.taxipetrolimexsg.com   Email: taxigas512@yahoo.com.vn
- Mã chứng khoán: PGT
2. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần taxi gas Sài Gòn Petrolimex có địa chỉ: 178/6- đường Điện Biên Phủ- phường 21- quận Bình Thạnh- TP Hồ Chí Minh. Công ty được chuyển đổi từø Công ty TNHH taxi gas Sài Gòn Petrolimex – thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12/2004 với vốn điều lệ 31,8 tỷ đồng do 03 thành viên sáng lập: Công ty cổ phần gas Petrolimex, Công ty xăng dầu khu vực II, Công ty cổ phần dịch vụ và vận tải Petrolimex Sài Gòn. Lượng xe ban đầu là 60 xe hiệu Jolie Mishubishi, sau đó Công ty tiếp tục đầu tư dòng xe 04 chỗ hiệu Toyota Vios để đáp ứng nhu cầu thị trường tại Tp. HCM.

Tháng 07/2006, Công ty TNHH taxi gas Petrolimex Hà Nội sáp nhập vào Công ty TNHH taxi gas Sài Gòn Petrolimex và kết nạp thành viên sáng lập mới là Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội.

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã xây dựng thương hiệu taxi Petrolimex ngày càng lớn mạnh, tạo được lòng tin của khách hàng tại TP. HCM bằng chất lượng xe tốt, chất lượng phục vụ chuyên nghiệp. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngày càng tăng, Công ty không ngừng gia tăng đầu xe với chủng loại mới, tăng cường tiếp thị để mở rộng thị trường, tăng thị phần để phát triển bền vững. Ngoài kinh doanh chính là dịch vụ taxi, Công ty cũng mở một số lĩnh vực kinh doanh khác có hiệu quả để đa dạng hoá hoạt động kinh doanh như xăng dầu, du lịch và đã mang lại hiệu quả cao.

Tính đến tháng 07/2007 tổng số đầu xe taxi của Công ty là 287 xe, với lượng xe khiêm tốn như vậy rất khó đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, do vậy đã có nhiều khách hàng từ chối sử dụng dịch vụ taxi Petrolimex vì phải chờ rất lâu mỗi khi gọi xe.

Đứng trước tình hình đó, để tạo điều kiện Công ty phát triển và có thể huy động vốn từ các nhà đầu tư bên ngoài, Hội đồng thành viên đã quyết định chuyển đổi Công ty TNHH taxi gas Sài Gòn Petrolimex thành Công ty cổ phần. Tháng 09/2007 chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần với 04 cổ đông sáng lập: Công ty cổ phần gas Petrolimex, Công ty xăng dầu khu vực II, Công ty cổ phần dịch vụ và vận tải Petrolimex Sài Gòn, Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội. Số vốn điều lệ 43.507.876.952 đồng chia làm 4.350.787 CP.

Tháng 11/2007 Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần taxi gas Sài Gòn Petrolimex đã quyết định phát hành thêm 4.649.213 CP, mệnh giá 10.000 đ/CP tăng vốn điều lệ của Công ty lên 90 tỷ để tiếp tục dự án đầu tư xe taxi. Trong qúa trình triển khai việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã bán thành công được 4.451.400 CP, nâng vốn điều lệ của Công ty lên 88.021.870.000 đ (8.802.187 CP).

Ngày 25/12/2009 cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã CK PGT.

Năm 2010 Công ty phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần cho cổ đông hiện hữu mức 5%, ngày 02/03/2011 439.614 cổ phiếu niêm yết bổ sung đã chính thức được giao dịch, nâng tổng số cổ phiếu lên thành 9.241.801 CP, tương đương vốn điều lệ 92.418.010.000 đồng

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh vận chuyển hành khách bằng xe taxi. Đại lý kinh doanh xăng dầu. Mua bán gas khí hoá lỏng, dầu nhớt các loại, ắc quy bình điện. Mua bán ô tô. Bảo dưỡng và sửa chữa xe các loại. Thi công, cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
- Địa bàn kinh doanh: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và tổ chức bộ máy:
- Cơ cấu tổ chức bộ máy:

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY


[image: image1]
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- Tình hình hoạt động: Công ty CP taxi gas Sài Gòn Petrolimex được thành lập với mục tiêu sử dụng nhiên liệu gas thay thế nhiên liệu xăng trong lĩnh vực taxi nhằm bảo vệ môi trường. Trong các năm hoạt động taxi Petrolimex được bình chọn:

Taxi Petrolimex là thương hiệu nổi tiếng năm 2006, 2007 do độc giải báo Sài Gòn giải phóng bình chọn. 

Taxi Petrolimex là thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam do Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam cấp.

Taxi Petrolimex là nhà cung cấp đáng tin cậy tại Việt Nam do Trung tâm nghiên cứu thị trường Châu Á Thái bình dương và Bộ TM cấp.

 Taxi Petrolimex là doanh nghiệp Việt Nam uy tín do mạng doanh nghiệp Việt Nam cấp.
- Các Công ty con, Công ty liên kết: Không có
5. Định hướng phát triển

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

      Kh«ng ngõng n©ng cao lîi Ých hîp ph¸p cña cæ ®«ng; n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn, t¨ng tÝch luü ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ gãp phÇn vµo viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n­íc. 

Trong năm 2013 duy trì sự ổn định các hoạt động kinh doanh hiện có, tập trung thu hồi công nợ còn tồn đọng của năm 2011 để gửi ngân hàng đảm bảo an toàn vốn khi chưa có định hướng đầu tư.
+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn.

Duy trì thị phần taxi tại TP. HCM, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, cơ cấu lại đoàn xe theo hướng thay thế xe cũ bằng những xe thế hệ mới, tăng dần số lượng đầu xe taxi.
Tranh thủ sự hỗ trợ của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam và các cổ đông sáng lập trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
+ Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: Tiếp tục mục tiêu cung cấp dịch vụ taxi sử dụng nhiên liệu sạch LPG thay thế nhiên liệu xăng truyền thống nhằm bảo vệ môi trường sống của con người.
6. Các rủi ro: Việc thu hồi một số khoản công nợ khó đòi phát sinh từ năm 2011 vẫn còn chậm, mặc dù Công ty đã thực hiện rất nhiều các biện pháp, kể cả việc khởi kiện và tố cáo đến cơ quan chức năng. Rủi ro mất vốn từ những khoản công nợ này là rất cao.
1. II.  Tình hình hoạt động trong năm:
2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
ÑVT: 1.000 ñ
	CHỈ TIÊU
	THỰC HIỆN 2011
	KH NĂM 2012
	THỰC HIỆN 2012
	% SO VỚI KẾ HOẠCH
	TH 2012 SO VỚI TH 2011(%)

	Doanh thu
	231.520.000
	120.000.000
	37.000.000
	31%
	15,98%

	Lợi nhuận trước thuế
	6.786.585
	6.200.000
	(-991.000)
	0
	0

	Chia cổ tức
	5%
	5%/mệnh giá
	0%
	0
	0


Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2012 đạt 6,937 tỷ đồng,  nhưng do phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi 7,928 tỷ đồng nên bị lỗ 991 triệu đồng.

Doanh thu thực hiện năm 2012 chỉ đạt 31% so với kế hoạch và 15,98% so với cùng kỳ năm 2011 là do trong năm 2012, Công ty đã thực hiện việc thanh lý giảm bớt đầu xe taxi nhưng chưa kịp đầu tư bổ sung. Mặt khác do xảy ra công nợ khách hàng khó đòi trong năm 2011 nên Hội đồng quản trị yêu cầu việc bán hàng phải đảm bảo an toàn, khách hàng phải có bảo lãnh ngân hàng do vậy doanh thu giảm mạnh.
3. Tổ chức và nhân sự:
_Danh sách Ban điều hành:
2.1. Ông Phạm Chí Dũng 

- Sinh ngày: 02/11/1969

- Thường trú: 601/7 lô A, CMT8, P15, Q 10, TP. HCM

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán tài chính

- Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

- Số cổ phần nắm giữ: 5.250 cổ phần

- Quá trình công tác: 

+ Từ 12/1988 – 02/1995: Nhân viên phòng KTTC Chi nhánh dầu lửa Miền Nam

+ Từ 03/1995 – 08/2004: Chuyên viên phòng KTTC Cty XD khu vực II

+ Từ 09/2004 – 09/2008: Kế toán trưởng Công ty taxi gas Sài Gòn Petrolimex

+ Từ 10/2008 – 13/12/2011: Phó giám đốc Cty taxi gas Sài Gòn Petrolimex

+ Từ 14/12/2011 – Nay: Giám đốc Công ty
2.2. Ông Lê Đình Nam:

- Sinh ngày: 20/08/1977

- Thường trú: 5.22 Lô C chung cư Hiệp Bình Chánh, P. HCB, Thủ Đức, TP. HCM

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị nhân lực – ĐH Kinh tế quốc dân

- Chức vụ hiện nay: Phó giám đốc Công ty

- Số cổ phần nắm giữ: 1.550 cổ phần

- Quá trình công tác:

+ Từ 10/2000 đến 03/2003: Chuyên viên P TCHC Chi nhánh gas Petrolimex Cần Thơ – Công ty gas Petrolimex.

+ Từ 04/2003 đến 11/2003: Phó trưởng phòng TCHC Chi nhánh gas Petrolimex Cần Thơ – Công ty gas Petrolimex.

+ Từ 11/2003 đến 08/2004: Trưởng phòng TCHC Chi nhánh gas Petrolimex Cần Thơ – Công ty gas Petrolimex.

+ Từ 09/2004 – 09/2008: Trưởng phòng TCHC Công ty taxi gas Sài Gòn Petrolimex

+ Từ 10/2008 – Nay: Phó giám đốc Công ty taxi gas Sài Gòn Petrolimex

2.3. Bà Nguyễn Thị Thủy:
- Sinh ngày: 04/05/1977

- Thường trú: Tổ 16 Bình Thuận, TP Đà Nẵng
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa Kế toán kiểm toán – ĐH dân lập Duy Tân
- Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng Công ty

- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

- Quá trình công tác:

+ Từ 11/1999 đến 11/2000: Kế toán công ty Đầu tư thực phẩm Xây dựng Gia Định- Xưởng Hải Sản
+ Từ 01/2001 đến 10/2001: Làm việc tại Ban Quản lý Kho gas Nhà Bè, làm việc tại cửa hàng Gas thuộc Công ty TNHH gas Petrolimex Sài Gòn.
+ Từ 11/2001 đến  5/2009: Chuyên viên tổng hợp phòng Kế toán Tài chính Công ty TNHH gas Petrolimex Sài Gòn.

+ Từ 05/2009 – 10/2010 : Trưởng phòng KTTC Công ty taxi gas Sài Gòn Petrolimex

+ Từ 10/2010 – Nay: Kế toán trưởng Công ty Taxi gas Sài Gòn Petrolimex

_ Những thay đổi trong ban điều hành: Khoâng
_ Số lượng cán bộ, nhân viên: 42 ngöôøi

Các chế độ chính sách đối với người lao động thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và Thỏa ước lao động tập thể.
4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính                                                                                    ĐVT: 1.000 đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2011
	Năm 2012
	% tăng giảm

	Tổng giá trị tài sản

Doanh thu thuần

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận khác 

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức
	103.910.553
215.408.221

2.800.197

3.986.387

6.786.585

5.918.925

5%
	98.049.702
27.050.610

(3.708.714)

2.717.478

(991.236)

(991.236)

0
	-5,7%
-87%


b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

	Các chỉ tiêu
	Năm 2011
	Năm 2012
	Ghi chú

	1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

· Hệ số thanh toán ngắn hạn:

TSLĐ/Nợ ngắn hạn

· Hệ số thanh toán nhanh:

TSLĐ - Hàng tồn kho

Nợ ngắn hạn
	21,66

21,40


	21,77

21,58
	Lần

Lần

	2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

· Hệ số Nợ/Tổng tài sản

· Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
	4,80

5,05
	4,95

5,21
	%

%

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

· Vòng quay hàng tồn kho:

Giá vốn hàng bán

Hàng tồn kho bình quân

· Doanh thu thuần/Tổng tài sản 
	202

207,11
	26,2

27,58
	Lần

%



	4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần

· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 

· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

· Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần

. . . . . . . . .
	2,74

5,97

5,69

1,29


	-3,66

-1,063

-1,010

-13,71
	%

%

%

%


5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
a) Cổ phần: 
- Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty: 9.241.801 cổ phần.

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 6.755.665 cổ phần

- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 2.486.136 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông: 
	Stt
	Cổ đông
	Số cổ đông
	Tỷ lệ (%)

	1
	Cổ đông nhà nước
	4
	49,862%

	2
	Cổ đông trong nước

· Tổ chức

· Cá nhân
	25
2.756
	0,472%

48,185%

	3
	Cổ đông nước ngoài

· Tổ chức

· Cá nhân
	0

6
	0

1,481%

	
	Tổng cộng
	2.791
	100,00%


III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Năm 2012 tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng chịu sự ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, lạm phát tăng cao, chi phí lãi vay cao đã làm nhiều doanh nghiệp lâm vào hoàn cảnh khó khăn, không có vốn để đầu tư mở rộng sản xuất, làm ăn thua lỗ, tỷ lệ doanh nghiệp phá sản chưa từng có.

- Do lãi suất vay cao nên kế hoạch đầu từ mua xe mới thay thế những xe taxi cũ của Công ty trong năm 2012 không thể thực hiện được. Số lượng đầu xe taxi ít nên chi phí cố định bình quân trên mỗi đầu xe tăng.

- Hoạt động kinh doanh xăng dầu găïp nhiều khó khăn do giá dầu thế giới tăng cao nên chiết khấu của các đầu mối nhập khẩu rất thấp, kinh doanh không có lợi nhuận chủ yếu là bán cầm chừng để giữ khách hàng.

- Việc thu hồi công nợ khó đòi tồn đọng của năm 2011 vẫn không có tiến triển mạnh, lượng thu hồi không đáng kể chỉ chiếm 10% tổng số nợ.
Nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty đạt kế hoạch đề ra, công tác quản lý được kiện toàn, không để phát sinh những tồn tại trong quản lý, không phát sinh công nợ khó đòi. Tuy nhiên công tác thu hồi công nợ tồn đọng từ năm 2011 do những nguyên nhân khách quan và chủ quan vẫn chưa đạt được kết quả nhu kỳ vọng, mặc dù Công ty đã tiến hành nhiều biện pháp như khởi kiện, tố cáo đến cơ quan công an.

Lợi nhuận thực hiện năm 2012 theo số liệu kiểm toán lỗ 991 triệu đồng là do phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi trong năm 2012 gần 8 tỷ đồng.
IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

- Nhìn chung các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012 ổn định, công tác quản lý cơ bản được kiện toàn, bảo toàn và phát triển vốn, không để phát sinh những công nợ khó đòi, đáp ứng được yêu cầu đề ra của Hội đồng quản trị, đời sống của CB.CNV được đảm bảo, người lao động yên tâm gắn bố với Công ty.
- Hoạt động kinh doanh taxi đạt kết quả tốt, mặc dù giảm số lượng xe taxi nhưng do quản lý tốt về xe và kiểm soát chi phí chặt chẽ nên hiệu quả hoạt động taxi vượt trội so với những năm trước.
- Hoạt động kinh doanh xăng dầu, gas: Sau khi xảy ra công nợ khách hàng khó đòi trong năm 2011, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kinh doanh xăng dầu phải đảm bảo an toàn, Công ty đã chấp hành nghiêm túc, mặc dù không sử dụng vốn của Công ty nhưng hoạt động xăng dầu, gas trong năm 2012 cũng đạt được những kết quả tốt đóng góp vào hiệu quả chung của Công ty.

- Tuy nhiên trong công tác tổ chức thu hồi một số khoản công nợ khó đòi từ 2011 còn chậm.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:
- Từ tháng 12 năm 2011, sau khi có quyết định thay đổi Giám đốc điều hành từ Hội đồng quản trị. Ban Giám đốc Công ty đã có những chuyển biến tích cực:

+ Chấp hành nghiêm các chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong việc quản lý điều hành các mặt hoạt động của Công ty.
+ Chủ động trong việc tổ chức hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả, đúng quy định của Pháp luật, của Hội đồng quản trị, tạo sự đồng thuận cao trong CB.CNV, quan tâm chăm lo đên đới sống vật chất, tinh thần của ngươi lao động, người lao động yên tâm gắn bó với Công ty.

+ Cần chủ động hơn nữa đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi, toàn diện để thu hồi nợ nhằm bảo toàn vốn của Công ty.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
- Duy trì và ổn định hoạt động taxi theo số lượng xe hiện có, quản lý xe hiệu quả, quản lý chi phí hợp lý đề nâng cao hiệu qủa hoạt động kinh doanh. 

- Khi điều kiện thuận lợi đề xuất Hội đồng quản trị đâu tư thêm xe taxi.

- Mục tiêu trước mắt là tập trung phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết thu hồi những khoản công nợ lớn của Công ty còn tồn đọng.
V. Quản trị công ty .
1. Hội đồng quản trị
a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: 

	STT
	Họ và tên TV HĐQT
	HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH
	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN
	GHI CHÚ

	01
	Trần Văn Thanh – Chủ tịch
	Không TT điều hành
	0,056%
	

	02
	Phạm Chí Giao – Phó chủ tịch
	Không TT điều hành
	0,039%
	

	03
	Trần Văn Thắng - Ủy viên
	Không TT điều hành
	0%
	

	04
	Bùi Văn Thành - Ủy viên
	Không TT điều hành
	0,17%
	

	05
	Phạm Chí Dũng - Ủy viên, Gđốc
	Trực tiếp điều hành
	0,056%
	


b) Hoạt động của Hội đồng quản trị: 
- Định kỳ hàng quý, Hội đồng quản trị họp để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty quý trước và đề ra phương hướng cho quý sau; Chỉ đạo và phê duyệt các chương trình, kế hoạch, phương án kinh doanh do Giám đốc trình, các chỉ thị về công tác quản lý và điều hành Công ty. Đồng thời tổ chức họp đốt xuất để giải quyết các vấn đề cấp bách phát sinh.

- Các cuộc họp, nội dung của Hội đồng quản trị trong năm 2012: Trong năm 2012 Hội đồng quản trị đã họp 04 lần, cụ thể như sau:
	Ngày họp
	Nội dung họp

	 21/02/2012
	- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch năm 2013, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

	
	- Chỉ đạo Ban giám đốc Công ty đôn đốc thu hồi công nợ một số khách hàng còn tồn đọng đặc biệt là Công ty CP tập đoàn Hiệp Đồng Tâm và DNTN gar a sữa chữa ô tô Khánh Ngọc. Chọn Hãng luật Giải Phóng là đơn vị tư vấn để khởi kiện cty CP tập đoàn Hiệp Đồng Tâm.

	
	- Làm rõ trách nhiệm cá nhân ông Nguyễn Ngọc Tỏa và ông Nguyễn Phan Nhị Anh để xảy ra công nợ của khách hàng Cty Hiệp Đồng Tâm.

	
	- Đồng ý bán một số xe taxi theo Tờ trình của Công ty.

	25/04/2012
	- Đánh giá hoạt động kinh doanh Quý I/2012 và nhiệm vụ Quý II/2012, đặc biệt là kết quả công tác thu hồi công nợ và những giải pháp, kế hoạch triển khai.

	
	Ban kiểm soát chủ trì thành lập đoàn kiểm tra hệ thống hóa lại toàn bộ hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan đến công nợ DNTN Khánh Ngọc, Hiệp Đồng Tâm

	
	Giao Giám đốc Công ty tham khảo các cơ quan chức năng, công an đối với hồ sơ của DNTN Khánh Ngọc và ông Nguyễn Thành Trung

	03/08/2012
	- Đánh giá kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.


	
	Yêu cầu ông Nguyễn Ngọc Tỏa, ông Nguyễn Phan Nhị Anh, ông Nguyễn Thành Trung phải khắc phục hậu quả liên quan đến trách nhiệm để xảy ra công nợ khó đòi tại Công ty.


	17/10/2012
	- Đánh giá kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012 và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2012.

	
	- Ban điều hành đánh giá, thẩm định những xe taxi hoạt động không hiệu quả, chi phí sửa chữa nhiều đề xuất bán thu hồi vốn.

	
	- Giao Giám đốc Công ty hoàn tất hồ sơ gửi cơ quan pháp luật đối với Ông Nguyễn Ngọc Tỏa với vai trò là Giám đốc Công ty đã làm trái các quy định (Điệu lệ, Quy chế quản lý tài chính) của Công ty; Thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý làm thiệt hại nghiêm trọng tài sản và lợi ích của Công ty.



2. Ban Kiểm soát
a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:
	STT
	Họ và tên BKS
	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN
	GHI CHÚ

	01
	Doãn Duy Đạo - TBKS
	0%
	

	02
	Trịnh Văn Tâm – TV BKS
	0,036%
	

	03
	Lê Minh Bổn – TV BKS
	0,005%
	Bổ nhiệm ngày 26/04/2012


b) Hoạt động của Ban kiểm soát: 
- Hàng quý trước các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện việc kiếm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thẩm định báo cáo tài chính, công tác hạch toán để thông tin cho Hội đồng quản trị.

- Trong năm 2012, Ban kiểm soát đã 04 lần tổ chức kiểm soát tại Công ty, cụ thể như sau:

	Ngày kiểm soát
	Nội dung

	Từ ngày 19-21/02/2012
	- Kiểm soát kết quả kinh doanh năm 2011, công tác quản lý tại Công ty

	Từ ngày 23-25/04/2012
	- Kiểm soát kết quả kinh doanh, quản lý của Công ty Quý I/2012.

	Từ ngày 31/07 – 02/08/2012
	- Kiểm soát kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012, công tác quản lý tại Công ty.
- Kiểm soát theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 25/04/2012 thẩm định hồ sơ công nợ Công ty CP tập đoàn Hiệp Đồng Tâm và DNTN ga ra sửa chữa ô tô Khánh Ngọc.

	Từ ngày 15-17/10/2012
	- Kiểm soát kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012, công tác quản lý tại Công ty.
- Làm rõ trách nhiệm của ông Nguyễn Ngọc Tỏa – Nguyên Giám đốc Công ty liên quan đến việc làm trái quy định của Công ty, buông lỏng quản lý lạm thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Công ty.

	
	


3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.
a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: Theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 được tính trên hệ số so với mức lương bình quân CB.CNV trong năm như sau:
- Chủ tịch HĐQT: 

Hệ số 1,0
- Phó chủ tịch HĐQT:
Hệ số 0,9

- Ủy viên HĐQT:

Hệ số 0,8

- Trưởng ban KS: 

Hệ số 0,8

- Thành viên BKS: 

Hệ số 0,5

       Mức thù lao cụ thể như sau:       
                                                                                 ĐVT: đồng
	STT
	HỌ TÊN
	CHỨC DANH
	THÙ LAO/THÁNG
	LƯƠNG/THÁNG
	GHI CHÚ

	01
	Trần Văn Thanh
	CT HĐQT
	5.800.000
	
	

	02
	Phạm Chí Giao
	Phó CT HĐQT
	5.220.000
	
	

	03
	Trần Văn Thắng
	Ủy viên HĐQT
	4.640.000
	
	

	04
	Bùi Văn Thành
	Ủy viên HĐQT
	4.640.000
	
	

	05
	Phạm Chí Dũng
	Ủy viên HĐQT, GĐ
	4.640.000
	18.000.000
	Trực tiếp điều hành

	06
	Doãn Duy Đạo
	TB KS
	4.640.000
	
	

	07
	Trịnh Văn Tâm
	TV BKS
	2.900.000
	
	

	08
	Lê Minh Bổn
	TV BKS
	2.900.000
	
	


b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không
VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán:
Cơ sở ý kiến:
Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

Hạn chế
Một số khoản công nợ phải thu khách hàng tại ngày 31/12/2012 chưa được đối chiếu, tới thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán này chúng tôi cũng chưa nhận được thư xác nhận về các khoản công nợ phải thu này từ phía khách hàng, chúng tôi cũng không thực hiện được các thủ tục kiểm toán thay thế khác để xác nhận các khoản công nợ nói trên.
Ý kiến của kiểm toán viên:

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ những ảnh hưởng đến báo cáo tài chính vì hạn chế nêu trên (nếu có), Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Taxi Gas Sài Gòn PETROLIMEX tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán. 
2.1. Bảng cân đối kế toán:
	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN  

	 Tại ngày 31 tháng 12 năm  2012

	
	
	
	
	 Đơn vị tính: VND 

	TÀI SẢN
	Mã số
	Thuyết minh
	 31/12/2012 
	  01/01/2012 

	1
	2
	3
	4
	5

	A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)
	100
	 
	    78.754.939.993 
	    76.635.998.509 

	I. Tiền và các khoản tương đương tiền
	110
	1
	      2.579.312.820 
	    28.917.059.627 

	  1.Tiền 
	111
	 
	         1.351.712.820 
	      28.917.059.627 

	  2. Các khoản tương đương tiền
	112
	 
	         1.227.600.000 
	 

	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
	120
	2
	    38.709.790.135 
	                         -   

	  1. Đầu tư ngắn hạn
	121
	 
	       38.709.790.135 
	 

	  2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 
	129
	 
	 
	 

	III. Các khoản phải thu ngắn hạn
	130
	3
	    33.480.380.100 
	    44.670.754.917 

	  1. Phải thu khách hàng 
	131
	3.1
	       40.352.768.798 
	      43.044.423.844 

	  2. Trả trước cho người bán
	132
	3.2
	               4.859.115 
	              4.884.182 

	  3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
	133
	 
	 
	 

	  4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
	134
	 
	 
	 

	  5. Các khoản phải thu khác
	135
	3.3
	         2.384.440.582 
	        2.955.008.432 

	  6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)
	139
	3.4
	       (9.261.688.395)
	       (1.333.561.541)

	IV. Hàng tồn kho
	140
	4
	         673.741.892 
	         922.688.964 

	  1. Hàng tồn kho
	141
	4.1
	            673.741.892 
	           922.688.964 

	  2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)
	149
	 
	 
	 

	V. Tài sản ngắn hạn khác
	150
	5
	      3.311.715.046 
	      2.125.495.001 

	  1. Chi phí trả trước ngắn hạn 
	151
	5.1
	         1.042.152.146 
	        1.063.854.414 

	  2. Thuế GTGT được khấu trừ
	152
	 
	 
	 

	  3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
	154
	5.2
	         1.629.899.658 
	             91.649.175 

	  4. Tài sản ngắn hạn khác
	158
	5.3
	            639.663.242 
	           969.991.412 

	B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)
	200
	 
	    19.294.762.522 
	    27.366.204.239 

	II. Tài sản cố định
	220
	 
	    19.099.861.278 
	    26.943.716.748 

	  1. Tài sản cố định hữu hình
	221
	6
	       19.073.583.499 
	      26.903.105.636 

	      - Nguyên giá
	222
	 
	       46.699.356.657 
	      57.388.318.288 

	      - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
	223
	 
	      (27.625.773.158)
	     (30.485.212.652)

	  2. Tài sản cố định thuê tài chính
	224
	 
	                          -   
	                         -   

	      - Nguyên giá
	225
	 
	 
	 

	      - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
	226
	 
	 
	 

	  3. Tài sản cố định vô hình
	227
	7
	             26.277.779 
	             40.611.112 

	      - Nguyên giá
	228
	 
	             78.000.000 
	             78.000.000 

	      - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
	229
	 
	            (51.722.221)
	           (37.388.888)

	  4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	230
	 
	 
	 

	V. Tài sản dài hạn khác
	260
	8
	         194.901.244 
	         422.487.491 

	  1. Chi phí trả trước dài hạn
	261
	8.1
	            187.071.244 
	           311.767.491 

	  2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
	262
	 
	 
	 

	  3. Tài sản dài hạn khác
	268
	8.2
	               7.830.000 
	           110.720.000 

	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)
	270
	 
	    98.049.702.515 
	  104.002.202.748 

	NGUỒN VỐN
	Mã số
	Thuyết minh
	 31/12/2012 
	  01/01/2012 

	A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)
	300
	 
	      4.862.108.811 
	      5.002.312.697 

	I. Nợ ngắn hạn
	310
	9
	      3.616.615.100 
	      3.536.694.982 

	  1. Vay và nợ ngắn hạn
	311
	 
	 
	 

	  2. Phải trả người bán 
	312
	9.1
	            993.050.716 
	        1.474.351.583 

	  3. Người mua trả tiền trước
	313
	9.2
	            101.278.604 
	           119.578.953 

	  4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
	314
	9.3
	            187.204.161 
	           355.941.375 

	  5. Phải trả người lao động
	315
	9.4
	            509.058.473 
	           276.857.527 

	  6. Chi phí phải trả
	316
	9.5
	            167.500.900 
	           288.360.000 

	  7. Phải trả nội bộ
	317
	 
	 
	 

	  8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
	318
	 
	 
	 

	  9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
	319
	9.6
	         1.530.934.799 
	           938.715.793 

	  10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 
	320
	 
	 
	 

	   11.Quỹ khen thưởng phúc lợi                                                                      
	323
	9.7
	            127.587.447 
	             82.889.751 

	II. Nợ dài hạn
	330
	 
	      1.245.493.711 
	      1.465.617.715 

	  1. Phải trả dài hạn người bán 
	331
	 
	 
	 

	  2. Phải trả dài hạn nội bộ 
	332
	 
	 
	 

	  3. Phải trả dài hạn khác
	333
	 
	         1.224.579.500 
	        1.393.912.588 

	  4. Vay và nợ dài hạn 
	334
	 
	 
	 

	  5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 
	335
	 
	 
	 

	  6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
	336
	 
	 
	 

	  7. Doanh thu chưa thực hiện
	337
	 
	             20.914.211 
	             71.705.127 

	  8.Dự phòng phải trả dài hạn 
	338
	 
	 
	 

	B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)
	400
	 
	    93.187.593.704 
	    98.999.890.051 

	I. Vốn chủ sở hữu
	410
	10
	    93.187.593.704 
	    98.999.890.051 

	  1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	411
	 
	       92.418.010.000 
	      92.418.010.000 

	  2. Thặng dư vốn cổ phần
	412
	 
	             55.260.000 
	             55.260.000 

	  3. Vốn khác của chủ sở hữu 
	413
	 
	 
	 

	  4. Cổ phiếu quỹ (*)
	414
	 
	 
	 

	  5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
	415
	 
	 
	 

	  6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
	416
	 
	 
	                   83.836 

	  7. Quỹ đầu tư phát triển
	417
	 
	            591.892.544 
	 

	  8. Quỹ dự phòng tài chính
	418
	 
	         1.113.667.214 
	           607.610.769 

	  9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
	419
	 
	 
	 

	  10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	420
	 
	          (991.236.054)
	        5.918.925.446 

	  11. Nguồn vốn đầu tư XDCB
	421
	 
	 
	 

	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
	430
	 
	                          -   
	                         -   

	  1. Nguồn kinh phí 
	431
	 
	 
	 

	  2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
	432
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)
	440
	 
	    98.049.702.515 
	  104.002.202.748 


2.2.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

	BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

	Năm 2012

	
	
	
	
	            Đơn vị tính: VND 

	CHỈ TIÊU
	Mã số
	Thuyết minh
	 Năm nay 
	 Năm trước 

	1
	2
	3
	 
	5

	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	01
	11
	27.151.098.435
	215.612.464.008

	2. Các khoản giảm trừ doanh thu
	02
	12
	100.487.877
	204.242.634

	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)
	10
	13
	   27.050.610.558 
	 215.408.221.374 

	4. Giá vốn hàng bán
	11
	14
	20.984.296.382
	204.138.427.310

	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)
	20
	 
	     6.066.314.176 
	   11.269.794.064 

	6. Doanh thu hoạt động tài chính
	21
	15
	4.277.831.296
	6.708.492.179

	7. Chi phí tài chính
	22
	16
	11.804.036
	1.250.902.367

	  - Trong đó: Chi phí lãi vay 
	23
	 
	 
	607.309.604

	8. Chi phí bán hàng
	24
	 
	804.925.405
	3.663.134.600

	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp
	25
	
	13.236.130.287
	10.264.051.284

	10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	30
	 
	   (3.708.714.256)
	     2.800.197.992 

	     {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}
	 
	
	 
	0

	11. Thu nhập khác
	31
	 
	5.696.756.110
	9.335.549.822

	12. Chi phí khác
	32
	 
	2.979.277.908
	5.349.162.809

	13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)
	40
	 
	     2.717.478.202 
	     3.986.387.013 

	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)
	50
	 
	      (991.236.054)
	     6.786.585.005 

	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành
	51
	17
	 
	        867.659.559 

	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
	52
	 
	 
	 

	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	60
	 
	      (991.236.054)
	     5.918.925.446 

	      (60 = 50 – 51 - 52)
	 
	
	0
	 

	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)
	70
	 
	-                     107 
	656


2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:
	BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

	(Theo phương pháp trực tiếp)

	Năm 2012

	
	
	
	
	Đơn vị tính: VND

	Chỉ tiêu
	Mã số
	Thuyết minh
	Năm nay
	 Năm trước 

	1
	2
	3
	3
	3

	I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
	 
	 
	 
	 

	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
	01
	 
	     33.198.949.705 
	    204.559.044.820 

	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
	02
	 
	    (20.194.715.196)
	   (220.173.872.293)

	3. Tiền chi trả cho người lao động
	03
	 
	      (2.730.473.385)
	      (6.169.676.429)

	4. Tiền chi trả lãi vay
	04
	 
	 
	         (607.309.604)

	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 
	05
	 
	      (1.538.250.483)
	      (1.464.403.422)

	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
	06
	 
	     66.174.526.261 
	    126.062.413.837 

	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
	07
	 
	    (70.353.105.281)
	   (124.139.438.245)

	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
	20
	 
	    4.556.931.621 
	 (21.933.241.336)

	II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
	 
	 
	 
	 

	1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
	21
	 
	          (21.771.200)
	         (126.836.364)

	2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
	22
	 
	       6.092.600.000 
	                         -   

	3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
	23
	 
	
	                         -   

	4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
	24
	 
	
	                         -   

	5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
	25
	 
	    (35.825.444.444)
	      (7.500.000.000)

	6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
	26
	 
	       2.943.734.707 
	        7.500.000.000 

	7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
	27
	 
	          368.251.009 
	        6.268.387.553 

	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
	30
	 
	 (26.442.629.928)
	     6.141.551.189 

	III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
	 
	 
	 
	 

	1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
	31
	 
	 
	                         -   

	2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
	32
	 
	 
	                         -   

	3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
	33
	 
	 
	      35.300.000.000 

	4.Tiền chi trả nợ gốc vay
	34
	 
	 
	    (35.300.000.000)

	5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính
	35
	 
	 
	 

	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
	36
	 
	      (4.452.048.500)
	      (7.272.060.465)

	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
	40
	 
	   (4.452.048.500)
	   (7.272.060.465)

	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)
	50
	 
	 (26.337.746.807)
	  (23.063.750.612)

	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
	60
	 
	   28.917.059.627 
	   51.980.726.403 

	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
	61
	 
	 
	                  83.836 

	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)
	70
	 
	     2.579.312.820 
	   28.917.059.627 


2.4. Thuyết minh báo cáo tài chính:

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Năm 2012

I Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Cổ phần Taxi Gas Sài Gòn PETROLIMEX được thành lập theo Giấy chứng nhận kinh doanh số 0303527483, đăng ký lần đầu ngày 06 tháng 9 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 14 tháng 03 năm 2012 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Vốn điều lệ của Công ty là 92.418.010.000 đồng (Chín mươi hai tỷ bốn trăm mười tám triệu không trăm mười nghìn đồng).
2. Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại, dịch vụ và vận tải.
3. Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh vận chuyển hành khách bằng xe buýt, xe taxi. Kinh doanh vận chuyển hành khách theo hợp đồng. Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô. Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế. Kinh doanh nhà. Đại lý kinh doanh xăng dầu. Đại lý bán vé máy bay, tàu lửa, tàu thủy. Đại lý cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông. Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa. Môi giới thương mại. Gia công cơ khí (không hoạt động tại trụ sở). Đào tạo dạy nghề. Cho thuê văn phòng. Dịch vụ đại lý tàu biển, cung ứng tàu biển. Cho thuê kho. Xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông. Khai thác cát, sỏi đá xây dựng. đá lót đường, khoáng sản. Mua bán gas, dầu nhớt các loại, hàng nông lâm thủy sản, nguyên liệu ngành xăng dầu – công nghiệp – nông nghiệp, lương thực thực phẩm, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, máy nổ - động cơ có máy nổ và phụ tùng linh kiện thay thế, ô tô. Bảo dưỡng và sửa chữa xe các loại. Thi công, cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Môi giới thương mại.

II Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

1. Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. 
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND) 

III Chế độ kế toán áp dụng:

1. Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006; Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện kèm theo. 

2. Hình thức sổ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán Chứng từ ghi sổ. 

IV Các chính sách kế toán áp dụng:

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển
1.1 Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: 
Là các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.
1.2 Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác:

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được thực hiện theo thông tư số 201/2009/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài Chính.

2. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:

2.1 Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho:

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá gốc của hàng tồn kho mua ngoài bao gồm giá mua, các loại  thuế không được hoàn lại, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho.

Giá gốc của hàng tồn kho do đơn vị tự sản xuất bao gồm chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung cố định và chi phí sản xuất chung biến đổi phát sinh trong quá trình chuyển hoá nguyên liệu vật liệu thành thành phẩm.

2.2 Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. 

2.3 Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên.

2.4 Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác:

3.1 Nguyên tắc ghi nhận: 

Các khoản phải thu khách hàng, khoản trả trước cho người bán, phải thu nội bộ, phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng (nếu có), và các khoản phải thu khác tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán dưới 1 năm (hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản ngắn hạn.

- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm (hoặc trên một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản dài hạn.

3.2 Lập dự phòng phải thu khó đòi:  Không phát sinh.

4. Nguyên tắc xác định khoản phải thu, phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng: Không phát sinh.
5. Ghi nhận và khấu hao tài sản cố định:

5.1 Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: 
Tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng TSCĐ được ghi nhận theo nguyên giá hao mòn lũy kế theo giá gốc.
5.2 Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng và tuân thủ theo tỷ lệ khấu hao được xác định theo quy định tại Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài Chính.
6. Hợp đồng thuê tài chính: Không phát sinh.
7. Ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:  Không phát sinh.
8. Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay và các khoản chi phí khác:

8.1 Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay: 

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay. 

Việc vốn hoá chi phí đi vay sẽ được tạm ngừng lại trong các giai đoạn mà quá trình đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang bị gián đoạn, trừ khi sự gián đoạn đó là cần thiết.

Việc vốn hoá chi phí đi vay sẽ chấm dứt khi các hoạt động chủ yếu cần thiết cho việc chuẩn bị đưa tài sản dở dang vào sử dụng hoặc bán đã hoàn thành. Chi phí đi vay phát sinh sau đó sẽ được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh.

Các khoản thu nhập phát sinh do đầu tư tạm thời các khoản vay riêng biệt trong khi chờ sử dụng vào mục đích có được tài sản dở dang thì phải ghi giảm trừ (-) vào chi phí đi vay phát sinh khi vốn hoá.

Chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ không được vượt  quá tổng số chi phí đi vay phát sinh trong kỳ. Các khoản lãi tiền vay và khoản phân bổ chiết khấu hoặc phụ trội được vốn hoá trong từng kỳ không được vượt quá số lãi vay thực tế phát sinh và số phân bổ chiết khấu hoặc phụ trội trong kỳ đó.

8.2 Tỷ lệ vốn hoá chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ: Không phát sinh
8.3 Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí khác:

8.3.1. Chi phí trả trước: Chi phí trả trước phân bổ cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, cải tạo, nâng cấp       TSCĐ trong kỳ được vốn hoá vào TSCĐ đang được đầu tư hoặc cải tạo nâng cấp đó.

8.3.2. Chi phí khác: Chi phí khác phục vụ cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, cải tạo, nâng cấp TSCĐ    trong kỳ được vốn hoá vào TSCĐ đang được đầu tư hoặc cải tạo nâng cấp đó.

8.4 Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: 

Các loại chi phí trả trước nếu chỉ liên quan đến năm tài chính hiện tại thì được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý.  

8.5 Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại: không phát sinh
9. Nguyên tắc kế toán chi phí nghiên cứu và triển khai: 

9.1 Nguyên tắc kế toán chi phí nghiên cứu:

Toàn bộ chi phí phát sinh trong giai đoạn nghiên cứu được ghi nhận là chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

9.2 Nguyên tắc kế toán chi phí triển khai:

Chi phí phát sinh trong giai đoạn triển khai được ghi nhận là chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ trừ khi thoả mãn đồng thời các điều kiện để ghi nhận là TSCĐ vô hình.

10. Kế toán các khoản đầu tư tài chính:

10.1 Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết: 

Khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết được kế toán theo phương pháp giá gốc. Lợi nhuận thuần được chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh. Các khoản được chia khác (ngoài lợi nhuận thuần) được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc đầu tư.

10.2 Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn: 

Các khoản đầu tư chứng khoán tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là        " tương đương tiền"

- Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản ngắn hạn

- Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản dài hạn

10.3 Phương pháp lập dự phòng giảm giá  đầu tư ngắn hạn, dài hạn: 

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập dự phòng.

11. Kế toán các hoạt động liên doanh:

11.1 Nguyên tắc kế toán hoạt động liên doanh theo hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và Tài sản đồng kiểm soát:  

Hoạt động liên doanh theo hình thức Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và Tài sản đồng kiểm soát được Công ty áp dụng nguyên tắc kế toán chung như với các hoạt đông kinh doanh thông thường khác. Trong đó:

- Công ty theo dõi riêng các khoản thu nhập, chi phí liên quan đến hoạt động liên doanh và thực hiện phân bổ cho các bên trong liên doanh theo hợp đồng liên doanh;

- Công ty theo dõi riêng tài sản góp vốn liên doanh, phần vốn góp vào tài sản đồng kiểm soát và các khoản công nợ chung, công nợ riêng phát sinh từ hoạt động liên doanh.

11.2 Nguyên tắc kế toán hoạt động liên doanh theo hình thức thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát:

Khoản đầu tư vào công ty liên doanh được kế toán theo phương pháp giá gốc. Khoản vốn góp liên doanh không điều chỉnh theo thay đổi của phần sở hữu của công ty trong tài sản thuần của công ty liên doanh. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty phản ánh khoản thu nhập được chia từ lợi nhuận thuần luỹ kế của Công ty liên doanh phát sinh sau khi góp vốn liên doanh. 

12. Ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác:

Các khoản phải trả người bán, phải trả nội bộ, phải trả khác, khoản vay tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thanh toán dưới 1 năm hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh được phân loại là nợ ngắn hạn.

- Có thời hạn thanh toán trên 1 năm hoặc trên một chu kỳ sản xuất kinh doanh được phân loại là nợ dài hạn.

Tài sản thiếu chờ xử lý được phân loại là nợ ngắn hạn.

Thuế thu nhập hoãn lại được phân loại là nợ dài hạn.

13. Ghi nhận chi phí phải trả, trích trước chi phí sửa chữa lớn, chi phí bảo hành sản phẩm: không phát sinh
14. Ghi nhận chi phí trả trước:

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn. 

Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh:

- Chi phí thành lập;

- Chi phí trước hoạt động chi phí chuẩn bị sản xuất (bao gồm các chi phí đào tạo);

- Chi phí chuyển địa điểm, chi phí tổ chức lại doanh nghiệp;

- Chi phí chạy thử có tải, sản xuất thử phát sinh lớn;

- Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn;

- Lỗ chênh lệch tỷ giá của giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản;

- Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định phát sinh một lần quá lớn.

15. Ghi nhận các trái phiếu có thể chuyển đổi: Không phát sinh
16. Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ và các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: Không phát sinh 

17. Nguồn vốn chủ sở hữu:

17.1 Ghi nhận cổ tức:
Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng Cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty.

17.2 Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi được Hội đồng Quản trị phê duyệt được trích các quỹ theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành, sẽ phân chia cho các bên dựa trên tỷ lệ vốn góp.

18. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

18.1 Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;

- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;

- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

18.2 Doanh thu cung cấp dịch vụ:

Được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;

- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó

18.3 Doanh thu hoạt động tài chính: 

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.
                                                                                     ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
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